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không nên quá lạm dụng đốt điện và phẫu tích quá kĩ 
mặt trước ống gan chung, thứ hai là kĩ thuật khâu nối 
nội soi phải thuần thục cuối cùng là phải kiểm tra kĩ 
miệng nối trước khi rút trocart kết thúc cuộc mổ. 

Hẹp miệng nối mật ruột cũng là biến chứng thường 
gặp trong phẫu thuật cắt nang, nối OGC hỗng tràng. 
Singham ghi nhận 6 trường hợp trong số 60 bệnh 
nhân(10%), Todani thông báo 9 ca trong số 97 ca  
(9%), và Kim có tới  8 bệnh nhân bị hẹp miệng nối 
trong số 34 bệnh nhân (24%) trong số 82 bệnh nhân 
chúng tôi dẫ phẫu thuật chưa có trường hợp nào xuất 
hiện hẹp miệng nối, có lẽ do nhiều lý do, một là chúng 
tôi chủ trương nối mũi rời với những trường hợp ống 
gan chung nhỏ hơn 1cm, hai là không để miệng nối 
căng, ba là  không để túi cùng hỗng tràng quá dài, nó 
sẽ chèn ép và gây hẹp miệng nối, cuối cùng là thời 
gian theo dõi của nghiên cứu này chưa đủ dài . 

Nhiễm trùng đường mật ngược dòng là biến 
chứng quan ngại nhất trong phẫu thuật NOMC mà 
nguyên nhân, có thể do hẹp miệng nối, do sỏi trong 
gan,do luồng trào ngược từ ruột lên đường mật, do 
giun chui lên đường mật tuy nhiên qua thời gian theo 
dõi trung bình 8,2 tháng với 82 bệnh nhi đã được 
phẫu thuật, chưa có trường hợp nào xuất hiện(bảng 
3), đây thực sự là một ưu việt của phẫu thuật nội soi 
cắt nang, nối OGC hỗng tràng theo kiểu Roux-en-Y 
so với các phẫu thuật mổ mở trước đây. Trong  
nghiên cứu này cũng không có trường hợp viêm loét 
tá tràng nào được phát hiện, điều này trái với nhận 
định của một số tác giả cho rằng cắt nang và nối mật 
ruột kiểu Roux-en-Y dễ dẫn đến loét tá tràng do mật 
không qua tá tràng để trung hoà dịch vị. 

KẾT LUẬN: 
Phẫu thuật nội soi cắt nang,  nối OGC hỗng tràng 

theo kiểu Roux-en-Y điều trị bệnh lý NOMC là một 
phương pháp mổ an toàn, hiệu quả. Có tính khả thi ở 
các trung tâm ngoại nhi lớn với trang thiết bị hiện đại 
và đội ngũ phẫu thuật viên giàu kinh nghiệm. 
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Kết quả  phẫu thuật  sào bào thượng nhĩ- tạo hình màng nhĩ   
trên bệnh nhân viêm tai giữa mạn tính tiến triển 

 
Lương Hồng Châu 

Bệnh viện Tai Mũi Họng trung ương 
 
Tóm tắt 
Nghiên cứu được tiến hành trên 378 bệnh nhân bị 

viêm tai giữa mạn tính (VTGMT ) đang chẩy mủ. Các 
bệnh nhân được mổ sào bào thượng nhĩ và tạo hình 
màng nhĩ . Kết quả sau 6 - 12 tháng: tỷ lệ liền màng 
nhĩ là 340/ 378 ca (89,95%); tỷ lệ thủng lại màng nhĩ  
38/ 378 (10,05 %). 

Từ khoá: viêm tai giữa mạn tính, sào bào thượng 
nhĩ, tạo hình màng nhĩ 

Summary 
Review 378 cases who have chronic suppurative 

otitis media. The patients were operated antro-
atticotomy with tympanoplasty on the first surgery. 
Results: 6- 12 months post-operation, rate of healing 
tympanic membrane: 340/ 378 (89.95 %);  fail 38/ 378 
(10.05 %).  

Keywords: chronic suppurative otitis media, antro-
atticotomy, tympanoplasty. 

Đặt vấn đề 
- Viêm tai giữa mạn tính mủ không có 

cholesteatoma được phân vào loại VTGMT không 
nguy hiểm, vì  không biến chứng nguy hiểm đến tính 
mạng. Bệnh có thể được điều trị nội khoa đơn thuần 
và giữ gìn vệ sinh tốt mà không gây biến chứng gì, 
nhưng sẽ gây chẩy mủ tai từng đợt và làm bệnh nhân 
nghe kém dần. Nếu lỗ thủng màng nhĩ không thể tự 
liền thì có thể can thiệp phẫu thuật để chữa viêm và 
có thể kèm theo phục hồi chức năng nghe hoặc 
không. Có nhiều kỹ thuật mổ khác nhau: kỹ thuật tạo 
hình màng nhĩ đơn thuần, kỹ thuật mở sào bào 
thượng nhĩ tạo hình màng nhĩ, kỹ thuật mổ xương 
chòm hạ thấp tường dây VII qua một thì hay nhiều thì. 
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Điều trị bệnh VTGMT tùy thuộc vào từng cá thể người 
bệnh, khi điều trị nội khoa không kết quả thì phải chỉ 
định phẫu thuật. Tuy nhiên theo nhiều tác giả trong 
và ngoài nước, cần điều trị nội khoa cho tai khô ít nhất 
1- 3 tháng, thậm chí 6 tháng mới nên mổ. Nhưng tại 
Bệnh viện Tai Mũi Họng trung ương, chúng tôi vẫn 
tiến hành phẫu thuật trên tai đang chẩy mủ với kỹ 
thuật mổ SBTN, tạo hình màng nhĩ. Nhiều chất liệu 
khác nhau đã được dùng để tạo hình màng nhĩ, trước 
đây là dùng sụn và màng sụn, nay thì chất liệu chủ 
yếu là cân cơ thái dương của chính người bệnh.  

Mục tiêu nghiên cứu: nghiên cứu kết quả mổ 
SBTN tạo hình MN bằng cân cơ thái dương, trên bệnh 
nhân VTGMT đang chẩy mủ.  

Đối tượng và phương pháp  nghiên cứu 
1- Đối tượng nghiên cứu: bệnh nhân được chẩn 

đoán VTGMT không có cholestatoma, được mổ 
SBTN và tạo hình màng nhĩ tại Bệnh viện Tai Mũi 
Họng trung ương.Thời gian tiến hành từ tháng 6 năm 
2005 đến tháng 6 năm 2008. 

- Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân: bệnh nhân có 
tiền sử chảy mủ tai không thối, nghe kém bên tai 
bệnh. Bệnh nhân có bệnh án nội trú, đủ tiêu chuẩn 
phẫu thuật. 

Khám nội soi: màng nhĩ có lỗ thủng màng nhỏ, 
hoặc thủng rộng màng căng không sát xương, tai 
đang chẩy mủ nhầy hoặc mủ đặc.  

Lứa tuổi: từ 15 đến 70 tuổi. 
Không giới hạn về nghề nghiệp, chỗ ở, hoàn cảnh 

gia đình xã hội . 
 X quang: hình ảnh VTGMT không có hình ảnh 

cholesteatoma, hình ảnh viêm xương chòm đặc ngà 
hoặc còn thông bào.… 

Nhận xét bệnh tích trên bàn mổ: hòm tai sạch, 
không có nhiều tổ chức viêm, không cholesteatoma. 

Tiêu chuẩn loại trừ: bệnh nhân không có một trong 
những tiêu chuẩn nêu trên, Bệnh nhân không đồng ý 
tham gia nghiên cứu. 

2. Cỡ mẫu: 378 bệnh nhân.  
3. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu theo 

phương pháp mô tả, tiến cứu, có can thiệp. 
 Kỹ thuật mổ:  chúng tôi sử dụng đường rạch da 

sau tai, rạch da ống tai, bóc tách lấy cân cơ thái 
dương, hoặc mảnh màng sụn bình tai chuẩn bị mảnh 
ghép. Rạch da ống tai từ 6- 12 giờ, cách khung nhĩ 6 
mm, vén da ống tai và màng nhĩ vén về phía trước 
(bóc tách màng nhĩ một lớp nếu phần màng nhĩ còn 
lại không có mảng vôi hoá, nếu có mảng vôi hoá thì 
màng nhĩ sẽ được bóc tách hai lớp để lấy được mảng 
vôi hoá ở giữa), lấy các tổ chức viêm sùi trong hòm 
tai, thường nhiều sùi quanh xương búa, đe, khớp đe 
đạp, và nhiều bệnh nhân có tổt chức viêm sùi quanh 
xương bàn đạp, kiểm tra hệ thống xương con, lỗ vòi 
nhĩ đảm bảo thông thoáng, bơm nước rửa sạch hòm 
nhĩ. Khoan sào bào, khoan lên sào đạo và thượng 
nhĩ, lấy hết tổ chức viêm. Bơm nước hút rửa kiểm tra 
đảm bảo sào đạo thông thoáng. Đặt cân cơ thái 
dương tạo hình màng nhĩ, đặt lại da ống tai, chèn 

gelfoam cố định da ống tai và mảnh vá. Khâu sau tai 
hai lớp theo giải phẫu. 

Kết quả nghiên cứu và bàn luận 
1.Tuổi, giới: 15 đến 70 tuổi 
Bảng 1. So sánh tuổi và giới 

Nam Nữ Tổng số  Giới 
 
 

Tuổi 

Số 
bệnh 
nhân 

Tỷ lệ % 
Số 

bệnh 
nhân 

Tỷ lệ % 
Số 

bệnh 
nhân 

Tỷ lệ % 

15 đến  
18 

18 4,76 26 6,88 44 11,64 

19 – 50 83 21,96 105 27,78 188 49,74 
51 - 70 65 17,20 81 21,43 146 38,63 
Tổng số 166 43,92 212 56,08 378 100 

 
- Giới: tỷ lệ bệnh VTXC mt giữa nam và nữ gần 

tương đương, không có sự khác biệt, kết quả này phù 
hợp với thống kê của các tác giả nước ngoài và trong 
nước. 

- Tuổi: từ 19 tuổi trở lên chiếm tỷ lệ 88,37 %.  
2. Thời gian bị bệnh 
- Dưới 5 năm: 24, 87 % (94/378 bệnh nhân). 
- Trên 5 năm: 75,13 % (284/378 bệnh nhân). 
Nhận xét:  đa số bệnh nhân có chỉ định mổ SBTN 

tạo hình màng nhĩ là những bệnh nhân có thời gian bị 
bệnh từ rất lâu, nhiều người bị bệnh từ nhỏ, chỉ đến 
khi mủ chẩy liên tục hoặc chẩy mủ lẫn dịch hồng đỏ 
như máu mới đi khám bệnh. Nhiều bệnh nhân còn 
chữa bệnh theo ông lang nên cho sợi thuốc lá, đốt 
sáp ong, hay đốt thuốc lá cho vào tai.. đến khi đau 
nhức mới đến viện. 

3. Đặc điểm lỗ thủng màng nhĩ và mức độ chẩy 
mủ  

 
MN thủng nhỏ< 

1/2 
MN thủng rộng > 

1/2 
Tổng số Màng nhĩ 

 
 

Mủ tai 
Số BN Tỷ lệ % Số BN Tỷ lệ % Số BN Tỷ lệ 

% 
Mủ chẩy 
tái diễn 

nhiều đợt 

148 39,15 218 57,67 366 96,83 

Tai ẩm 0 0 12 3,18 12 3,17 
Tổng số 148 39,15 230 60,85 378 100 

 
- Trên những bệnh nhân có chỉ định mổ SBTN tạo 

hình màng nhĩ thì tuyệt đại đa số còn đang chẩy mủ, 
và hiện tượng chẩy mủ tái diễn nhiều lần, chiếm 
96,83%.  

- Đa số bệnh nhân có  lỗ thủng rộng chiếm tỷ lệ  
60,85 %, tỷ lệ bệnh nhân thủng nhỏ màng nhĩ chiếm  
39, 15 %.  

- Trong số bệnh nhân có lỗ thủng nhỏ  thì không 
có bệnh nhân nào có tai khô thực sự, như vậy trên 
những bệnh nhân này lỗ thủng nhỏ thường làm dẫn 
lưu mủ kém.  

4. Phát hiện tổn thương trong hòm tai và 
xương chòm khi phẫu thuật 

 - Trong 12 bệnh nhân có tai ẩm: kiểm tra dưới 
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kính hiển vi phẫu thuật thấy  có tổ chức sùi quanh 
xương con, thậm chí có 5 bệnh nhân  có cụt mất cán 
xương búa. Tai ẩm vào thời điểm phẫu thuật là do 
bệnh nhân được điều trị nội khoa trước mổ. Khi mổ 
xương chòm thì niêm mạc cũng có tình trạng viêm nề, 
sào đạo thượng nhĩ cũng nhiều tổ chức sùi quanh 
khớp búa đe, dưới thân xương đe. 

- Trong 366 bệnh nhân có tai còn đang chẩy mủ: 
tất cả đều có niêm mạc đáy nhĩ phù nề nhiều mức độ 
khác nhau. có tổ chức viêm sùi hòm nhĩ và quanh 
xương con. 

+ Đáy nhĩ sùi, dầy, dễ dàng bóc tách lớp sùi viêm 
ra khỏi niêm mạc đáy nhĩ:115 bệnh nhân  

+ Có polyp trong hòm tai, thượng nhĩ hoặc quanh 
xương con: 298 bệnh nhân 

+ Tổn thương tiêu xương con: 23 ca. 
+ Nút ráy và mủ nhiễm trùng: 58 bệnh nhân 
+ Dị vật như sáp ong, bã thuốc lá, than, cục bông 

ngoáy tai bị bỏ quên: có 5 bệnh nhân cho sáp ong 
vào tai, cho bã thuốc bằng lá cây hoặc đốt lá cho vào 
tai: 17 bệnh nhân, có 3 bệnh nhân có cục bông bị bỏ 
quên và thối đen trong hòm tai, một bệnh nhân có sợi 
chỉ trong hòm tai, chui vào lỗ vòi nhĩ (bệnh nhân này 
là thợ may).  

- Tất cả bệnh nhân đều có niêm mạc các thông 
bào chòm viêm dầy, có khi thành từng bọc viêm nhỏ, 
mủ nhầy keo hoặc mủ vàng đặc 

Nhận xét: Tất cả bệnh nhân đều có tình trạng 
viêm niêm mạc hòm nhĩ và niêm mạc xương chòm với 
nhiều mức độ khác nhau, việc có dị vật trong hòm nhĩ 
càng làm nặng thêm bệnh tích, không biết làm thuốc 
và vệ sinh tai làm tai luôn trong tình trạng chẩy mủ 
viêm nhiễm (active otitis media  or  active 
mastoiditis). 

5. Tỷ lệ liền màng nhĩ sau 6 - 12 tháng 
 

Sau 6 tháng Sau 12 tháng Kết quả 
Số BN Tỷ lệ % Số BN Tỷ lệ % 

Liền màng nhĩ 347 
 

91,80 340 89,95 

Không liền 
màng nhĩ 

31 8,2 38 10,05 

Tổng số 378 
 

100 378 100 

 
Nhận xét:  
- Trên bệnh nhân VTXC mt đang chẩy mủ (active 

oto- mastoiditis) vẫn có thể tiến hành mổ xương chòm 
và tạo hình màng nhĩ cùng lúc, không cần chờ đợi tai 
khô hẳn mới tiến hành phẫu thuật.  

- Tỷ lệ liền màng nhĩ sau 6 tháng là 91, 8 %, sau 
12 tháng là 89,95 %. 

Kết luận  
 Đối với bệnh nhân VTGMT chẩy mủ tái diễn 

nhiều đợt, việc quyết định mổ sào bào thượng nhĩ rồi 
tạo hình màng nhĩ là cần thiết, kết quả thành công 

khá cao, không nhất thiết phải chờ đợi cho tai khô rồi 
mới phẫu thuật. Tỷ lệ liền màng nhĩ sau phẫu thuật 12 
tháng là 340/378 ca, chiếm tỷ lệ  89,95 %. Đối với 
bệnh nhân không liền màng nhĩ thì có chỉ định mổ 
tiếp thì hai để giải quyết cho tai khô và phục hồi chức 
năng nghe nếu có chỉ định.  

Chỉ định mổ SBTN tạo hình màng nhĩ thường được 
dự kiến trước mổ, nhưng quyết định cuối cùng là đánh 
giá tình trạng bệnh tích thực tế của hòm nhĩ trên bàn 
mổ, khi quan sát dưới kính hiển vi phẫu thuật, kết hợp 
cùng film chụp xương chòm, có thể là film Schuller 
hoặc film CT scan xương thái dương. Những trường 
hợp tai ướt nhưng trong khi mổ nếu thấy niêm mạc 
hòm nhĩ có vẻ bình thường, bệnh tích không nhiều, 
không tiêu xương con thì không cần thiết mổ xương 
chòm. Việc mổ xương chòm ở đây nhằm khoan bỏ 
hết các tế bào viêm của xương chòm, lấy sạch bệnh 
tích viêm thường là tổ chức sùi quanh xương con, sào 
đạo, sào bào, thượng nhĩ, tránh để lại tổn thương 
viêm trong xương chòm gây chẩy mủ tái phát. Tạo 
hình màng nhĩ thành công tránh cho hòm tai thông 
thương trực tiếp ra ống tai ngoài, tránh viêm nhiễm tái 
phát, màng nhĩ liền là một yếu tố quan trọng để hồi 
phục sức nghe cho người bệnh. Vì vậy phẫu thuật 
SBTN tạo hình màng nhĩ là một phẫu thuật vừa chữa 
viêm vừa phục hồi chức năng cho bệnh nhân VTG 
mạn tính. 
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